Ôn tập Vật Lý 9 HK I

CHƯƠNG 1:ĐIỆN HỌC

A. LÍ THUYẾT
· Câu 1: Phát biểu định luât Ôm. Viết công thức biểu diễn định luật
Hướng dẫn

[image: image42.wmf]W

“Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây”

Công thức: 
[image: image1.wmf]R
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  Với: 

Câu 2: Điện trở của dây dẫn là gì? Nêu ý nghĩa của điện trở.
Hướng dẫn

Trị số 
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 không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

* Ý nghĩa của điện trở:

Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

Câu 3: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào những yếu tố của dây dẫn? Viết biểu thức biểu diễn sự phụ thuộc ấy. Nêu ý nghĩa của điện trở suất.
Hướng dẫn
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“Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn”

Công thức: 
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 với:
* Ýnghĩa của điện trở suất

- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất liệu) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m2.

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

· Câu 4: Định nghĩa công suất điện. Viết công thức tính công suất điện.
Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết gì? Một bàn là điện có ghi 220V – 700W, hãy cho biết ý nghĩa của số ghi đó.

Hướng dẫn
[image: image44.wmf]W

Công suất điện trong một đọan mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.

Công thức:  P = U.I  
 với: 

Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường.
Trên một bàn là có ghi 220V – 75W nghĩa là: bàn là hoạt động bình thường khi đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì công suất điện qua bàn là là 75W.

Câu 5: Điện năng là gì? Hãy nêu một số ví dụ điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Hướng dẫn

Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng.

Ví dụ điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

- Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng.

- Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng.

- Quạt điện, máy bôn nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Câu 7: Định nghĩa công dòng điện. Viết công thức tính công dòng điện.
 Hãy nêu ý nghĩa số đếm trên công tơ điện

Hướng dẫn

[image: image45.wmf]W

Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó.

Công thức:  A = P.t = U.I.t  với:
Số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng đã sử dụng. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (kW.h).

1 kW.h = 3 600 000J = 3 600kJ

· Câu 8: Phát biểu định luật Jun-Lenxơ. Viết công thức biểu diễn định luật

Hướng dẫn

[image: image46.wmf]W

“Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua”

Công thức:  Q = I2.R.t   với:

B- BÀI TẬP
I- HỆ THỐNG CÔNG THỨC

1- Định luật Ôm: 
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2- Điện trở dây dẫn: 
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* Hệ thức so sánh điện trở của hai dây dẫn: 
[image: image13.wmf]1

2

2

1

2

1

2

1

S

S

.

l

l

.

R

R

r

r

=

* Lưu ý đơn vị: 
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3- Định luật Ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

a. Cường độ dòng điện: 
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b. Hiệu điện thế: 
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c. Điện trở tương đương: 
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* Hệ thức: 
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4- Định luật Ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc song song

a. Cường độ dòng điện: 
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b. Hiệu điện thế: 
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c. Điện trở tương đương: 
[image: image21.wmf]3

2

1

tñ

R

1

R

1

R

1

R

1

+

+

=


* Nếu hai điện trở mắc song song thì: 
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* Hệ thức: 
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5- Công suất điện: P = U.I   và  P = I2.R  ;  P = 
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6- Công dòng điện (điện năng tiêu thụ) A = P.t   hay  A = U.I.t 
7- Định luật Jun-Lenxơ

Q = I2.R.t
* nếu Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì: 
Q = 0,24.I2.R.t

* Công thức tình nhiệt lượng vật thu vào khi nóng lên: Q = m.c (t2 – t1)
(t1: nhiệt độ ban đầu ; t2: nhiệt độ sau)

+ Hiệu suất:
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Chương II: ĐIỆN TỪ HỌC
A- MỘT SỐ CÂU HỎI GIÁO KHOA

Câu 1: Nam châm là gì? Kể tên các dạng thường gặp. Nêu các đặc tính của nam châm.
- Nam châm là những vật có đặc tính hút sắt (hay bị sắt hút).

- Các dạng nam châm thường gặp: kim nam châm, nam châm thẳng, nam châm hình chữ U.

- Đặc tính của nam châm:

+ Nam châm có hai cực: một cực là cực Bắc (kí hiệu N), một cực là cực Nam (kí hiệu S).

+ Hai nam châm đặt gần nhau thì tương tác với nhau: Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác tên thì hút nhau.

Câu 2: Lực từ là gì? Từ trường là gì? Cách nhận biết từ trường?
- Lực tác dụng lên kim nam châm gọi là lực từ.

- Từ trường: Môi trường xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần đó.

- Cách nhận biết từ trường: Người ta dùng kim nam châm (nam châm thử) để nhận biết từ trường. Nếu nơi nào gây ra lực từ lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
Câu 3: Đường sức từ là gì? Từ phổ là gì?

- Đường sức từ là những đường có trong từ trường. Ở bên ngoài nam châm đường sức từ là những đường cong có chiều xác định đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam của nam châm.
- Từ phổ là hệ thống gồm nhiều đường sức từ của một nam châm.

Câu 4: Nêu từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Phát biểu qui tắc nắm tay phải.
- Từ trường của ống ây có dòng điện chạy qua giống như từ trường của nam châm.

· Qui tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây.
Câu 5: Nêu điều kiện sinh ra lực điện từ. Phát biểu qui tắc ban tay trái.
- Điều kiện sinh ra lực điện từ: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.
· Qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đền ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ.

Câu 8: Đặc điểm của nam châm: 

- Nam châm nào cũng có hai từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.

- Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.

Câu 9: Nêu cách nhận biết từ trường : 

TL: Dùng kim nam châm thử đưa vào không gian cần kiểm tra. Nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.

Câu 10: Nêu đặc điểm đường sức từ:

- Các đường sức từ có chiều nhất định.

- Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm.

Câu 11: Để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua ta dùng quy tắc nào? Phát biểu quy tắc?

TL: Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

Câu 12: Có thể tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng các cách nào? TL: *) Các cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật 

- Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.

- Tăng số vòng của ống dây.
Câu 13: Nêu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động  của động cơ điện một chiều

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức của định luật Ôm là
A. U = I2.R. 

B.  [image: image27.png]-



.       
        C. [image: image29.png]


.              D. [image: image31.png]



Câu 2. Một dây dẫn có điện trở 24
[image: image32.wmf]W

, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

A.   1A                    B.  0,5 A                             C.  2 A                      D.  1,5A

Câu 3. Dùng hai nam châm đặt cạnh nhau nếu để các đầu cùng tên sẽ có tác dụng:

A. Đẩy nhau  B.Hút nhau  C.Không tương tác D.  Tương tác phụ thuộc môi trường

Câu 4. Công thức tính điện trở của một dây dẫn là

A.[image: image34.png]


 .     
 B. [image: image36.png]
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C.  [image: image38.png]


           D. [image: image40.png]



Câu 5. Người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện vì

A. sắt non không bị nhiễm từ khi được đặt trong từ trường của dòng điện.

B. sắt non giữ được từ tính khi ngắt dòng điện qua ống dây. 

C. sắt non có thể rẻ tiền hơn các vật liệu khác như thép, coban.

D. sắt non bị mất từ tính ngay khi ngắt dòng điện qua ống dây.    
Câu 6. Biểu thức của định luật Jun – Lenxơ là:
A. Q = I2Rt .                 B. Q = IRt .                     C. Q = IR2t .         
 D. Q = I2R2t .
Câu 7. Trên bóng đèn có ghi 6V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là:
A. 0,5A .                 B. 2A .                     C. 18A.         
 D. 1,5A .
Câu 8. Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu.
B. Hai nữa đều mất hết từ tính.
C. Mỗi nửa tạo thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu
D. Mỗi nửa tạo thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.
Câu 9. Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:
A. lực điện
B. lực hấp dẫn
C. lực từ
D. lực đàn hồi
Câu 10. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về:
A. các đường sức điện.
B. các đường sức từ.
C. cường độ điện trường.
D. cảm ứng từ.
Câu 11
Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều:
A. đường sức từ trong lòng ống dây.
B. dòng điện trong lòng ống dây.
C. chiều điện trường trong lòng ống dây.
D. chiều điện trường xung quanh ống dây.
[image: image47.png]s



Câu 12. Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng, khi đã đứng cân bằng, kim nam châm dọc theo hướng
A. Đông – Tây.
B. Đông – Nam.
C. Nam – Bắc.
D. Tây – Bắc.
II. TỰ LUẬN: (7điểm)


Câu 1: (2 điểm):

a. Phát biểu quy tắc bàn tay trái ? 
b. Tìm chiều của lực điện từ tác dụng vào dây dẫn có dòng điện chạy qua trong trường hợp sau 
c. Xác định cực của nam châm trong trường hợp sau. Với F là lực điện từ tác dụng vào dây dẫn:

[image: image41.png]



Câu 2 (2 điểm) Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R=50Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=1A.

a. Tính công suất của bếp.

b. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 5 giờ. Tính điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày

Câu 3 (3 điểm): Cho mạch điện gồm  hai điện trở R1 = 6( , R2 = 3 (  mắc song song nhau giữa hai điểm có hiệu điện thế U=12V.

 a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

 b. Tính cường độ dòng điện của đoạn mạch

 c. Tính cường độ dòng điện điện trở R1   

I: Cường độ dòng điện (A)


U: Hiệu điện thế (V)


R: Điện trở (� EMBED Equation.3  ���)








l: chiều dài dây dẫn (m)





S: tiết diện của dây (m2)





� EMBED Equation.3  ���: điện trở suất (� EMBED Equation.3  ���.m)





R: điện trở dây dẫn (� EMBED Equation.3  ���)





P: công suất điện (W)





U: hiệu điện thế (V)





I: cường độ dòng điện (A)





A: công dòng điện (J)


P: công suất điện (W)


t: thời gian (s)


U: hiệu điện thế (V)


I: cường độ dòng điện (A)








Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)


I: cường độ dòng điện (A)


R: điện trở (� EMBED Equation.3  ���)


t: thời gian (s)








�





(





N





S








GV: Đỗ Đình Hùng
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